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Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục đích nghiên cứu đề tài  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

4. Phương pháp nghiên cứu 

5. ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

  

Chương 1 

Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp 

1.1 khái niệm hiệu quả và phân tích hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp 

 1.2. các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp. 

 1.2.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

 1.2.1.1. Phân tích hiệu quả cá biệt 

 Số vòng quay của tài sản 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp 

 Hiệu suất sử dụng VLĐ của doanh nghiệp 

 Số vòng quay của VLĐ 
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 1.2.1.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 

 a) Phân tích khả năng sinh lời từ hoạt động 

 Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu 

 

 

  

Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần từ HĐKD 

 

 

 

 Để tránh sự khác biệt số liệu do chính sách khấu hao không 
đồng nhất, chỉ tiêu này được tính lại như sau: 

 

 

 

  

b) Phân tích khả năng sinh lời của tài sản 

 Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời của tài sản có thể 
tính riêng cho từng hoạt động cũng có thể tính chung cho tất cả các 
hoạt động của doanh nghiệp. 

Tỉ suất lợi 
nhuận trên 
doanh thu Doanh thu thuần 

BH & CCDV 

 

= 
Doanh thu hoạt 
động tài chính 

 

Thu nhập 
khác 

 

+
 

+
 

Lợi nhuận trước thuế 

 

Tỉ suất lợi 
nhuận trên 
doanh thu 

thuần 
H§KD 

Doanh thu thuần 
BH & CCDV 

 

= 
Doanh thu hoạt 
động tài chính 

 

+

Lợi nhuận thuần HĐKD 

 

 x100% (1.12)
 
  

Lợi nhuận 
thuần 

H§KD 

Khấu hao 
TSC§ 

 

 
Tỉ suất 

lợi 
nhuận 
HĐKD Doanh thu thuần 

BH & CCDV 

 

= 

Doanh thu hoạt 
động tài chính 

 

+
 

x100% (1.13)
 

+
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 Tỉ suất sinh lời của tài sản (ROA) 

 

 

  

 Để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu ROA, chỉ 
tiêu này được chi tiết qua phương trình Dupont: 

 

 ROA= HLN/DTX HDT/TS 

 Tỉ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE) 

 

  

 

 1.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 

 1.2.2.1. Chỉ tiêu tỉ suất sinh lời VCSH 

  

  

 

1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

 
Tỉ suất sinh lời 

của tài sản Tổng tài sản bình quân 

 

= 

Lợi nhuận trước thuế 

 x100% (1.14)
 

LNTT 

 

 
Tỉ suất sinh 

lời của tài sản DT 

 

= (1.15)
 

x
 

Doanh thu 

 

Tài sản  

 

 
RE = 

LNTT + Chi phí lãi vay 

Tổng tài sản bình quân  

 

x 100%(1.16)
 

Tỉ suất sinh 
lời VCSH 

(ROE) 
= 

Lợi nhuận sau thuế 

 

VCSH bình quân  

 

x100% (1.17)
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 Tỉ suất sinh lời VCSH chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu 
tố. Nó phụ thuộc trực tiếp vào các quyết định các nhà quản lý thông 
qua nhiều chính sách như: chính sách tiêu thụ, chính sách sản xuất và 
chính sách tài chính. 

 a) Hiệu quả kinh doanh 

 

 

  

Với T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 b) Độ lớn đòn bẩy tài chính 

Đòn bẩy tài chính được định nghĩa là tỉ lệ nợ phải trả trên 
nguồn VCSH. Liên quan đến đòn bẩy tài chính, công thức của tỉ suất 
sinh lời VCSH có thể viết lại như sau : 

 

 

 

  Trong đó :  

- HTC là hiệu quả tài chính 
- HKD là hiệu quả kinh doanh 
- ĐBTC = NỢ/VCSH là đòn bẩy tài chính 
- T là thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trong công thức trên tỉ suất sinh lời của tài sản vẫn còn bị 
ảnh hưởng bởi cấu trúc nguồn vốn, vì lợi nhuận để tính chỉ tiêu này 
đã trừ đi chi phí lãi vay. Do vậy để xem xét riêng ảnh hưởng của việc 

 
ROE 

DT 

 

= (1.18)
 

LNTT 

 
x

Doanh thu 

 

Tài sản  

 

Tài sản 

 

VCSH  

 

x x (1 – 
T)

ROE = 
Tỉ suất sinh 

lời của tài sản x (1 – 
T) 

(1 + §BTC) x (1.19) 

(1.20) 
 

HTC = HKD X(1 – T) X(1 + §BTC) 
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vay nợ và đòn bẩy tài chính đối với hiệu quả tài chính ta có thể viết 
lại chỉ tiêu ROE như sau : 

ROE = [Re + (re � r) x §BTC ](1 – T) 
 (1.21) 

 Trong đó : 

 - RE là tỉ suất sinh lời kinh tế của tài sản 

 - r là lãi suất vay 

 - ĐBTC = Nợ/ VCSH 

 - T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Công thức trên cho thấy:  

 - Nếu RE> r thì việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả tài chính của 
doanh nghiệp tăng lên. Doanh nghiệp nên vay thêm để kinh doanh 
nếu có nhu cầu mở rộng kinh doanh mà vẫn giữ được hiệu quả kinh 
doanh như cũ. 

 - Nếu RE < r thì việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả tài chính 
của doanh nghiệp giảm và rủi ro của doanh nghiệp tăng lên vì hệ số tự 
tài trợ giảm. Doanh nghiệp không nên vay thêm để kinh doanh. Nếu 
có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên tổ chức lại việc kinh doanh hoặc 
thay đổi lĩnh vực kinh doanh. 

 1.3. các phương pháp sử dụng trong phân 
tích hiệu quả hoạt động 

 1.3.1. Phương pháp so sánh 

 1.3.2. Phương pháp loại trừ 
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 1.3.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn 

 1.3.2.2. Phương pháp số chênh lệch 

 1.3.3. Phương pháp cân đối liên hệ 

 1.3.4. Phương pháp chi tiết 

 1.3.5. Phương pháp thống kê hồi quy 

 1.4. tổ chức thông tin phân tích hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. 

 1.4.1. Lập kế hoạch phân tích: 

 1.4.2. Sưu tầm tài liệu, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp 
của tài liệu vào việc phân tích 

 1.4.3. Tiến hành phân tích 

 1.4.4. Viết báo cáo phân tích và công bố kết quả phân tích 

Kết luận chương 1 

  

Chương 2 

Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động tại các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa 

bàn tỉnh bình định 

2.1. Tình hình hoạt động của các doanh 
nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh bình định 
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2.1.1. Giới thiệu sơ bộ về các doanh nghiệp thuỷ sản trên 

địa bàn Tỉnh Bình Định 

 2.1.2. Giá trị sản xuất và kim ngạch xuất khẩu của ngành 
thuỷ sản  

2.1.2.1. Giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản 
2.1.2.2 Kim ngạch xuất khẩu ngành thuỷ sản 
2.1.3. Nguồn nguyên liệu chế biến các mặt hàng thuỷ sản 
2.1.3.1. Nguồn nguyên liệu từ khai thác 
2.1.3.2. Nguồn nguyên liệu từ nuôi trồng 
2.1.4. Chất lượng sản phẩm của các mặt hàng thuỷ sản 

 

 2.2. thực trạng công tác phân tích hiệu 
quả hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ sản 
trên địa bàn tỉnh bình định 
 Tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác phân tích hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ sản, tác giả đã tiến hành phỏng 
vấn trực tiếp bộ phận kế toán, kế toán trưởng và giám đốc để thu thập 
thông tin về các doanh nghiệp và trực tiếp đến khảo sát tại 06 doanh 
nghiệp trên tổng số 06 doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình 
Định, với 2 nội dung chính sau: 
 Thứ nhất, khảo sát việc sử dụng phân tích hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp. 
 Thứ hai, khảo sát nội dung phân tích hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
 Thứ ba, khảo sát các chỉ têu phân tích hiệu quả hoạt động mà 
các doanh nghiệp thuỷ sản Bình Định đang sử dụng. 
 Thứ tư, khảo sát việc tổ chức công tác phân tích hiệu quả của 
các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
 Thứ năm, thu thập số liệu phục vụ phân tích hiệu quả hoạt 
động từ các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa 
bàn. 
 Thứ sáu, khảo sát việc sử dụng kết quả phân tích hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Sau đây là công tác phân tích hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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2.3. ưu nhược điểm  của công tác phân tích 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ 
sản trên địa bàn tỉnh bình Định  

2.3.1. Ưu điểm 
- Các doanh nghiệp đã sử dụng một số phương pháp để tính 

toán giá trị một số chỉ tiêu cơ bản, so sánh giá trị đạt được với giá trị 
năm trước để biết tốc độ tăng giảm của chỉ tiêu phân tích, cũng như 
để so sánh với giá trị kế hoạch đặt ra để biết được doanh nghiệp có 
hoàn thành kế hoạch đặt ra hay không và đã đưa ra một số nhận xét 
cơ bản. 

- Việc tính toán các chỉ tiêu là cơ sở để báo cáo tổng kết cuối 
năm, đưa ra những nhận xét đánh giá những mặt đạt được và những 
mặt còn hạn chế. Từ đó đề ra các phương hướng và giải pháp phát huy 
hơn nữa những mặt đạt được, khắc phục những mặt hạn chế. Tuỳ điều 
kiện của từng doanh nghiệp mà đề ra dự kiến giá trị các chỉ tiêu để 
lập kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong năm tới. 

2.3.2. Nhược điểm 
Thứ nhất, hầu hết các doanh nghiệp chỉ tính các chỉ tiêu rời 

rạc và chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh để tính toán các chỉ tiêu 
cần phân tích. 

Thứ hai, khi sử dụng 6 chỉ tiêu để phân tích hiệu quả hoạt 
động thì các doanh nghiệp sử dụng các số liệu như tổng tài sản, 
nguyên giá TSCĐ, VLĐ và VCSH đều là số liệu thời điểm, thông 
thường các doanh nghiệp lấy tại thời điểm cuối năm. Với cách lấy số 
liệu như vậy sẽ không phản ánh được sự biến động của số liệu dùng 
để phân tích, dẫn đến giá trị của các chỉ tiêu phân tích phản ánh 
không được chính xác và khách quan. 

Thứ ba, khi tính chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ, hiệu suất 
sử dụng VLĐ, ở tử số các doanh nghiệp sử dụng doanh thu và thu 
nhập của cả 3 hoạt động bao gồm: Doanh thu thuần BH&CCDV, 
doanh thu HĐTC và thu nhập khác, mà ở đây nên dùng doanh thu 
thuần BH&CCDV sẽ cho kết quả phản ánh chính xác, khách quan 
hơn đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, vì các khoản giảm 
trừ cũng như thuế thường hay thay đổi, nó phụ thuộc vào chính sách 
của Nhà nước, chế độ quy định hiện hành .... 
Thứ tư, một số doanh nghiệp bước đầu đã so sánh giá trị của các năm 
trước và so sánh giá trị chỉ tiêu đạt được với giá trị kế hoạch đề ra để 
xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch của năm nhưng những nhận xét 
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còn sơ sài, đặc biệt chưa đi sâu vào phân tích mức độ ảnh hưởng của 
các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích, để từ đó đưa ra 
các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. 

Kết luận chương 2 
 

Chương 3 
Hoàn thiện nội dung một số chỉ tiêu phân tích 
hiệu quả hoạt động và các giải pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ 
sản trên địa bàn tỉnh bình định 

 
 3.1. mục tiêu, định hướng phát triển ngành 
thuỷ sản của tỉnh bình định trong thời gian 
tới. 
 3.1.1. Mục tiêu phát triển của ngành thuỷ sản 
 3.1.2. Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản 
  

3.2. hoàn thiện nội dung một số chỉ tiêu 
phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
3.2.1. Hoàn thiện nội dung một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả 

kinh doanh 

 3.2.1.1. Đối với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ 

 Để nội dung phân tích đưa ra kết quả chính xác hơn thì các 

doanh nghiệp nên sử dụng chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ bình quân thay 

cho chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ đang dùng hiện nay vì chỉ tiêu này chỉ 

phản ánh giá trị tài sản tại một thời điểm, đó là thời điểm lập BCĐKT. 

Do đó cần xem xét sự biến động tài sản qua các kỳ để có kết quả 

chính xác, đúng đắn hơn. 

 Trình tự phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ như sau: 

 Bước 1: Xác định chỉ tiêu cần phân tích 
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Trong công thức trên, tử số nên sử dụng doanh thu thuần 

BH&CCDV vì TSCĐ các doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là phục vụ 

cho hoạt động SXKD. ở mẫu số, nguyên giá bình quân của TSCĐ các 

doanh nghiệp thường lấy giá trị nguyên giá TSCĐ vào thời điểm cuối 

kỳ BCĐKT, vì mang giá trị thời điểm nên số liệu sẽ không mang tính 

chính xác cao. Vì vậy cần sử dụng nguyên giá bình quân TSCĐ để lấy 

được sự biến động của tài sản. 

Cách tính số bình quân: Tuỳ thuộc vào khả năng thu thập số 

liệu mà có nhiều cách tính khác nhau nhưng càng thu yhập được 

nhiều số liệu thì kết quả tính toán càng chính xác hơn. 

- Nếu chỉ thu thập được số liệu vào thời điểm đầu năm và 

cuối năm thì nguyên giá bình quân TSCĐ được tính như sau: 

 

 

 

 

 

 - Nếu thu thập được số liệu của các tháng hoặc quý trong 

năm thì nguyên giá bình quân TSCĐ được tính như sau: 

  

 

 

Hiệu suất sử 
dông TSC§ 

 
Doanh thu thuần BH&CCDV 

 

Nguyên giá bình quân TSCĐ 

= 
(3.1) 

 
Nguyên giá 
bình quân 

TSC§ 

NG TSCĐ đầu năm + NG TSCĐ cuối năm 

 

2 
= 

 
NG bq 
TSC§ 

NG1 

 
2 

= 

+ 

n-1 

NG2 
+ 

... NGn-1 
+ + 

NGn 

 
2 
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Trong đó: NG1, NG2, ..., NGn là nguyên giá TSCĐ tháng 

(quý) 1, tháng (quý)2,..., tháng (quý) cuối năm. 

  n: Số mức độ nghiên cứu  

 Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu trên cơ sở nội dung các 

yếu tố cấu thành chỉ tiêu phân tích. 

 DT0, DT1: Doanh thu thuần BH&CCDV kỳ gốc và kỳ phân 

tích 

 NG0, NG1: Là nguyên giá bình quân TSCĐ kỳ gốc và kỳ phân 

tích 

 Bước 3: Xác định đối tượng phân tích và các nhân tố ảnh 

hưởng đến đối tượng phân tích bằng các phương pháp thích hợp như 

phương pháp tỉ lệ phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên 

hoàn,... 

 Phương pháp tỉ lệ: Sử dụng phương pháp này để phân tích 

hiệu suất sử dụng TSCĐ biến động tăng hay giảm về tỉ lệ % qua các 

thời kỳ. 

 Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp này để phân tích 

hiệu suất sử dụng TSCĐ biến động tăng hay giảm về giá trị tuyệt đối 

qua các thời kỳ. 
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 Phương pháp thay thế liên hoàn: Sử dụng để phân tích hiệu 

suất sử dụng TSCĐ biến động do ảnh hưởng của hai nhân tố doanh 

thu thuần BH&CCDV và nguyên giá TSCĐ bình quân. 

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá 

 Minh hoạ: Bằng việc sử dụng số liệu của công ty cổ phần 

thuỷ sản Hoài Nhơn để phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2009 

so với năm 2008. 

 Bước 1: Xác định chỉ tiêu cần phân tích 

 DT: Doanh thu thuần BH&CCDV 

 NGTSCĐ: Nguyên giá bình quân TSCĐ 

 Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu 

 - Gọi doanh thu thuần BH&CCDV năm 2008 là DT0 

 Với DT0= 422.986 triệu đồng 

 - Gọi doanh thu thuần BH&CCDV năm 2009 là DT1 

 Với DT1 = 411.096 triệu đồng 

 - Nguyên giá bình quân TSCĐ năm 2008 là NG0 

  NG0 = (12.196 + 14.724)/2 = 13.460  triệu đồng 

 - Nguyên giá bình quân TSCĐ năm 2009 là NG1 

 Với NG1 = (14.724 + 16.878)/2 = 15.801 triệu đồng 

 Bước 3: Phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ bằng các 

phương pháp 

 + Phương pháp tỉ lệ: Ký hiệu hiệu suất sử dụng TSCĐ là 

Ω thì  

 Ω0 = DT0/NG0 = 422.986/13.460 = 31,42 

 Ω1= DT1/NG1 = 411.096/15.801 = 26,01 

 + Phương pháp so sánh:  
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  ∆Ω = 26,01 – 31,42 = -5,41 

 + Phương pháp thay thế liên hoàn: Sử dụng phương pháp 

này có thể phân tích sự biến động của hiệu suất sử dụng TSCĐ. 

 - Do ảnh hưởng của nguyên giá bình quân TSCĐ. 

 ∆Ω (NG) = DT1/NG1 – DT1/NG0 = 411.096/15.801 – 

411.096/13.460 

   = - 4,52 

 - Do ảnh hưởng của doanh thu thuần BH&CCDV 

 ∆Ω (DT) = DT1/NG0 – DT0/NG0 = 411.096/13.460 – 

422.986/13.460 = -0,88 

 Bước 4: Nhận xét 

  

 3.2.1.2. Đối với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ 

Các doanh nghiệp khi phân tích chỉ tiêu này cũng còn một số hạn chế 

như việc phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ đã nêu trên. 

 Trình tự phân tích chỉ tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ 

 Bước 1: Chỉ tiêu phân tích 

 Gọi Φlà hiệu suất sử dụng VLĐ thì Φ = DT/VLĐ 

 Trong đó:  

 DT: Doanh thu BH&CCDV 

 VLĐ: Là VLĐ bình quân  

 Tương tự như chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ, ở tử số nên 

dùng doanh thu thuần BH&CCDV. Đối với VLĐ bình quân thì cách 

tính cũng giống như nguyên giá bình quân TSCĐ. 

 Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu trên cơ sở nội dung các 

yếu tố cấu thành chỉ tiêu phân tích. 
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 Ký hiệu doanh thu thuần BH& CCDV năm gốc và năm phân 

tích lần lượt là DT0 và DT1. 

 Ký hiệu VLĐ bình quân năm gốc và năm phân tích lần lượt là 

V0 và V1 

 Bước 3: Xác định đối tượng phân tích và các nhân tố ảnh 

hưởng đến đối tượng phân tích bằng các phương pháp thích hợp như 

phương pháp tỉ lệ, phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên 

hoàn .... 

 Phương pháp tỉ lệ: Sử dụng phương pháp này để phân tích sự 

biến động tăng hay giảm của hiệu suất sử dụng VLĐ theo tỉ lệ % qua 

các thời kỳ. 

 Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp này để phân tích 

sự biến động tăng hay giảm về giá trị tuyệt đối của hiệu suất sử dụng 

VLĐ qua các thời kỳ. 

 Phương pháp thay thế liên hoàn: Sử dụng để phân tích hiệu 

suất sử dụng VLĐ do ảnh hưởng của 2 nhân tố là doanh thu thuần 

BH&CCDV và VLĐ bình quân. 

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá 

 Minh hoạ: Bằng việc sử dụng số liệu của công ty cổ phần 

thuỷ sản Hoài Nhơn để phân tích hiệu suất sử dụng VLĐ năm 2009 

so với năm 2008. 

 Bước 1: Chỉ tiêu phân tích 

 

 

  

 

 
Φ 

DT 

 

 
V 

= 
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Trong đó:  

 Φ: Là hiệu suất sử dụng VLĐ 

 DT: Là doanh thu thuần BH&CCDV 

 V: Là VLĐ bình quân  

 Bước 2 : Thu thập và tính toán số liệu 

 + Gọi doanh thu thuần BH&CCDV năm 2008 là DT0 

  DT0 = 422.986 triệu đồng 

 + Gọi doanh thu thuần BH&CCDV năm 2009 là DT1 

  DT1 =  411.096 triệu đồng 

 + VLĐ bình quân năm 2008, ký hiệu V0 

  V0 = (42.836 + 43.415)/2 = 43.125,5 

 + VLĐ bình quân năm 2009, ký hiệu V1 

  V1 = (43.415 + 51449)/2 = 47.432 

 Bước 3: Phân tích hiệu suất sử dụng VLĐ bằng các phương 

pháp 

 a) Phương pháp tỉ lệ:  

 Φ0 = DT0/V0 = 422.986/43.125,5 = 9,81 

 Φ1 = DT1/V1 = 411.096/47.432 = 8,67 

 b) Phương pháp so sánh: 

 ∆Φ = Φ1 - Φ0  = 8,67 – 9,81 = - 1,14 

 c) Phương pháp thay thế liên hoàn: Dùng để phân tích sự biến 

động của chỉ tiêu do ảnh hưởng của DT và VLĐ bình quân. 

 + Do ảnh hưởng của VLĐ bình quân 

 ∆Φ(V) = DT1/V1 – DT1/V0 = 411.096/47.432 – 

411.096/43.125,5 = - 0,865 

 + Do ảnh hưởng của doanh thu thuần BH&CCDV 
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 ∆Φ(DT) = DT1/V0 – DT0/V0 = 411.096/43.125,5 – 

422.986/43.125,5 = -0,275 

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá 

  

 3.2.1.3. Đối với chỉ tiêu sinh lời của tài sản 

 Hiện nay, trong các báo cáo tài chính định kỳ và hàng năm 

của các doanh nghiệp thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tính 

toán chỉ tiêu này nhưng chưa phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ 

tiêu này. 

 Trình tự phân tích tỉ suất sinh lời của tài sản như sau: 

 Bước 1: Chỉ tiêu phân tích 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong công thức trên, lợi nhuận bao gồm lợi nhuận từ ba hoạt 

động, do vậy số liệu về tài sản xem xét ở đây cũng chính là số liệu 

 
Tỉ suất sinh lời 

của tài sản 
(ROA) 

Lợi nhuận trước thuế 

 

 
Tổng tài sản bình quân 

= x 100% 

x100% (3.3)
 

Tỉ suất 
sinh lời 

của tài sản 
DT 

 

= 

LNTT 

 

Doanh thu 

 

Tổng tài sản bình quân 
 

x
 

 
ROA Hiệu suất sử dụng 

tài sản = x 
Tỉ suất lợi nhuận trên 

doanh thu 
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tổng tài sản bình quân trên BCĐKT. Doanh thu bao gồm doanh thu 

thuần BH&CCDV, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. 

 Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu 

 + Gọi LNTT năm gốc và năm phân tích lần lượt là LNTT0 và 

LNTT1  

 + Doanh thu của cả ba hoạt động năm gốc và năm phân tích 

là DT0, DT1  

 + Tổng tài sản bình quân năm gốc và năm phân tích là TS0 và 

TS1  

 + Hiệu suất sử dụng tài sản năm gốc và năm phân tích, ký 

hiệu là Hts0 và Hts1  

 + Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu năm gốc và năm phân tích, 

ký hiệu T0 và T1  

 + Tỉ suất sinh lời của tài sản năm gốc và năm phân tích, ký 

hiệu là ROA0 và ROA1  

 Bước 3: Xây dựng hệ thống chỉ số phân tích biến động của tỉ 

suất sinh lời của tài sản (ROA) do ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng 

tài sản (H) và tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (T). 

 Hệ thống chỉ số 

 Số tương đối:  

 

 

 

 Số tuyệt đối:  

 ∆ROA = ROA1 – ROA0 = (H1.T1 – H0.T0) = (H1.T1 – H0.T1) 

+ (H0T1 – H0.T0) 

IROA 

ROA1  
 

ROA0 

= x 

H1.T1  
 

H0.T0  
= 

H0.T1   
 

H0.T0 

H1.T1   
 

H0.T1  
= 
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 Trong đó :  

 ROA : Là tỉ suất sinh lời của tài sản 

 H: Là hiệu suất sử dụng tài sản 

 T: Là tỉ suất LNTT trên doanh thu 

 0 : Năm gốc 

 1 : Năm phân tích 

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá 

 Để minh hoạ: Sử dụng số liệu của công ty cổ phần thuỷ sản 

Hoài Nhơn để phân tích tỉ suất sinh lời của tài sản. 

 Bước 1: Chỉ tiêu phân tích 

 Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu 

 + LNTT năm 2008 và năm 2009, ký hiệu là LNTT0 và LNTT1  

 LNTT0 = 14.948 triệu đồng; LNTT1 = 14.046 triệu đồng. 

 + Doanh thu của cả 3 hoạt động năm 2008 và năm 2009, ký 

hiệu là DT0 và DT1  

 DT0 = 422.986 triệu đồng; DT1 = 411.096 triệu đồng 

 + Tổng tài sản bình quân năm 2008 và năm 2009, ký hiệu là 

TS0 và TS1  

 TS0 = (55.732 + 58.735)/2 = 57.233,5 triệu đồng 

 TS1 = (58.735 + 64.969)/2 = 61.852 triệu đồng 

 + Hiệu suất sử dụng tài sản năm 2008 và năm 2009, ký hiệu 

H0 và H1  

 H0 = DTT0/TS0 = 422.986/57.233,5 = 7,39  

H1 = DT1/TS1 = 411.096/61.852 = 6,65. 

 + Tỉ suất LNTT trên doanh thu năm 2008 và năm 2009, ký 

hiệu là T0 và T1  
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 T0 = (LNTT0/DT0)X 100% = (14.948/422.986)x100% = 

3,53% 

 T1 = (LNTT1/DT1)X 100% = (14.046/411.096)X 100% = 

3,42% 

 + Tỉ suất sinh lời của tài sản năm 2008 và năm 2009, ký hiệu 

là ROA0 và ROA1  

 ROA0 = (LNTT0/TS0)X 100% = (14.948/57.233,5)X 100% =  

26,12% 

 ROA1 = (LNTT1/TS1)X 100% = (14.046/61.852)X 100% = 

22,71% 

 Bước 3: Xây dựng hệ thống chỉ số phân tích sự biến động của 

ROA do ảnh hưởng của 2 nhân tố là hiệu suất sử dụng tài sản (H) và 

tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (T). 

 Hệ thống chỉ số 

 - Số tương đối 

 IROA = (ROA1/ROA0) = (H1.T1/H0.T0) = 

(H1.T1/H0.T1)X(H0.T1/H0.T0) 

 - Số tuyệt đối 

 ∆ROA = ROA1 – ROA0 = (H1.T1 – H0.T0) = (H1.T1 – H0.T1) 

+ (H0.T1 – H0.T0)  

 * Tính toán các số liệu trong hệ thống chỉ số 

 ROA0 = H0.T0 = 26,12% 

 ROA1 = H1.T1 = 22,71% 

 H0.T1 = 7,39x3,42% = 25,27% 

 * Thay kết quả vào hệ thống chỉ số ta có 

 - Số tương đối 
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 IROA = (22,71/26,12) = (22,71/25,27)X(25,27/26,12)  

 IROA = 0,869   = 0,898 X  0,967 (%) 

 - Số tuyệt đối 

∆ROA = (22,71 – 26,12) = (22,71 – 25,27) + (25,27 – 26,12) 

∆ROA =  -3,41      =   -2,56 + - 0,85 (%) 

Bước 4 : Nhận xét, đánh giá 

3.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả tài chính 

Xây dựng hệ thống chỉ số nhằm phân tích sự biến động của tỉ 

suất sinh lời VCSH do sự tác động của các nhân tố liên quan. 

Trình tự phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả tài 

chính. 

Bước 1: Chỉ tiêu phân tích 

Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, 

cần chi tiết chỉ tiêu ROE để thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ 

tiêu này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE = K x H x M 

Trong đó:  

- K là tỉ suất LNST trên doanh thu 

Tỉ suất sinh 
lời VCSH 

(ROE) 

LNST 
 

VCSH bình quân 
 

x 100% 
= 

= Tỉ suất LNST 
trên doanh thu 

Hiệu suất sử 
dụng tài sản 

Tỉ số tài sản 
trên VCSH  (3.5) x x 

(3.5) x 
LNST 

 
DT 

Tỉ suất sinh 
lời VCSH 

(ROE) 

= 
DT 

 
TSbq 

TSbq 
 

VCSHbq 

x 



 

23 
- H là hiệu suất sử dụng tài sản 

- M là tỉ số tài sản trên VCSH bình quân  

Bước 2: Thu thập và tính toán số liệu 

+ LNST năm gốc và năm phân tích, ký hiệu LNST0 và LNST1  

+ Doanh thu của cả 3 hoạt động năm gốc và năm phân tích, 

ký hiệu DT0 và DT1  

+ Tổng tài sản bình quân năm gốc và năm phân tích, ký hiệu 

TS0 và TS1  

+ Nguồn VCSH bình quân năm gốc và năm phân tích, ký 

hiệu VCSH0 và VCSH1  

+ Tỉ suất LNST trên doanh thu năm gốc và năm phân tích, ký 

hiệu N0 và N1  

+ Hiệu suất sử dụng tài sản năm gốc và năm phân tích, ký 

hiệu H0 và H1  

+ Tỉ số tài sản trên VCSH bình quân năm gốc và năm phân 

tích, ký hiệu M0 và M1  

Bước 3: Xây dựng hệ thống chỉ số để nghiên cứu sự biến 

động của chỉ tiêu ROE do ảnh hưởng của 3 nhân tố đó là tỉ suất LNST 

trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản và tỉ số tài sản trên VCSH. 

Xây dựng hệ thống chỉ số 

+ Số tương đối 

 

 

 

 

+ Số tuyệt đối 

 
IROE 

ROE1  
 

ROE0 

= x 
K1. H1.M1 

 
K0. H0.M0 

= 
K0. H1.M1  

 
K0. H0.M1 

K1. H1.M1  
 

K0. H1.M1 

= 
K0. H0.M1  

 
K0. H0.M0 

x 
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∆ROE = (ROE1 – ROE0) = K1.H1.M1 – K0.H0.M0  

= (K1.H1.M1 – K0.H1.M1) + (K0.H1.M1 – K0.H0.M1) + 

(K0.H0.M1 – K0.H0.M0) 

Trong đó: 

- K là tỉ suất LNST trên doanh thu 

- H là hiệu suất sử dụng tài sản 

- M là tỉ số tài sản trên VCSH 

- 0, 1 lần lượt là năm gốc và năm phân tích 

Bước 4 : Nhận xét, đánh giá  

Minh hoạ điều này : Sử dụng số liệu của công ty cổ phần 

thuỷ sản Hoài Nhơn để phân tích. 

Bước 1 : Chỉ tiêu phân tích 

Bước 2 : Thu thập và tính toán số liệu trên cơ sở nội dung các 

yếu tố cấu thành chỉ tiêu phân tích. 

+ LNST năm 2008 và năm 2009, ký hiệu LNST0 và LNST1  

 LNST0 = 11.211; LNST1 = 10.861 

+ Doanh thu của cả 3 hoạt động năm 2008 và năm 2009, ký 

hiệu DT0 và DT1  

 DT0 = 422.986,9; DT1 = 411.096 

+ Tổng tài sản bình quân năm 2008 và năm 2009, ký hiệu TS0 và TS1  

TS0 = (55.372 + 58.735)/2 = 57.053,5 triệu đồng 

 TS1 = (58.735 + 64.969)/2 = 61.852 triệu đồng 

 + Nguồn VCSH bình quân năm 2008 và năm 2009, ký hiệu 

VCSH0 và VCSH1  

 VCSH0 = (10.236 + 7.220)/2 = 8.728; VCSH1 = (7.220 + 

11.519)/2= 9.369,5 
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 + Tỉ suất LNST trên doanh thu năm 2008 và năm 2009, ký 

hiệu K0 và K1  

  K0 = LNST0/DT0 = 11.211/422.986 = 0,0265 

  K1 = LNST1/DT1 = 10.861/411.096 = 0,0264 

 + Hiệu suất sử dụng tài sản năm 2008 và năm 2009, ký hiệu 

H0 và H1 

  H0 = 7,39;  H1 = 6,65 

 + Tỉ số tài sản trên VCSH bình quân năm 2008 và năm 2009, 

ký hiệu M0 và M1  

  M0 = TS0/VCSH0 = 57.053,5/8.728 = 6,536 

  M1 = TS1/VCSH1 = 61.852/9.369,5 = 6,601 

 Bước 3: Xây dựng hệ thống chỉ số để nghiên cứu sự biến 

động của chỉ tiêu ROE do ảnh hưởng của 3 nhân tố đó là tỉ suất LNST 

trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản và tỉ số tài sản trên VCSH. 

 Xây dựng hệ thống chỉ số 

 + Số tương đối 

 + Số tuyệt đối 

∆ROE = (ROE1 – ROE0) = K1.H1.M1 – K0.H0.M0  

= (K1.H1.M1 – K0.H1.M1) + (K0.H1.M1 – K0.H0.M1) + 

(K0.H0.M1 – K0.H0.M0) 

 Các số liệu trong hệ thống chỉ số 

 + ROE0 = K0.H0.M0 = 0,0265x7,39x6,536 = 1,280 

 + ROE1 = K1.H1.M1 = 0,0264x6,65x6,601 = 1,158 

 + K0.H1.M1 = 0,0265x6,65x6,601 = 1,163 

 + K0.H0.M1 = 0,0265x7,39x6,601 = 1,293 

 Thay kết qua trên vào hệ thống chỉ số ta có 
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 - Số tương đối. 

  

 

 

 Iroe = 0,904 = 0,996  x 0,899 

 X 1,010 

 - Số tuyệt đối. 

∆ROE = (1,158 – 1,280) = (1,158 – 1,163) + (1,163 – 1,293) + (1,293 – 1,280) 

∆ROE =  -0,122 =  - 0,005 +  -0,13 +   0,013 

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá. 

 3.2.3. Hoàn thiện biểu mẫu 

3.3. các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các doanh nghiệp thuỷ sản trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

 3.3.1. Giải pháp cải thiện tình hình sử dụng TSCĐ và đầu 

tư công nghệ hiện đại cho chế biến thuỷ sản nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ lựa chọn 

chính sách tài trợ phù hợp. 

 3.3.3. Một số kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với lãnh 

đạo tỉnh Bình Định nhằm nỗ hỗ trợ các doanh nghiệp thuỷ sản 

nâng cao hiệu quả hoạt động; 

Kết luận chương 3 

  

Kết luận  

 
IROE 

1,158 
 

1,280  

= x 
1,158 

 
1,280 

= 
1,163  

 
1,293 

1,158  
 

1,163 

= 
1,293  

 
1,280 

x 


